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MỔ LẤY THAI VÀ HỞ SẸO 
MỔ LẤY THAI

Hiện nay, tỉ lệ mổ lấy thai (MLT) ngày càng tăng do các 

thay đổi đáng kể trong thực hành sản khoa cũng như 

đặc điểm của các phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Người 

phụ nữ có xu hướng trì hoãn tuổi bắt đầu mang thai. 

Thêm vào đó, với các tiến bộ của y khoa, ngày càng có 

nhiều phụ nữ với các bệnh lí phức tạp có thể mang thai. 

Theo số liệu thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy tần suất MLT 

đang ngày càng tăng dần: 5,5% vào năm 1970, 24,7% 

vào năm 1988 và 31,8% vào năm 2007 và sẽ tăng hơn 

nữa vào năm 2009 (Tritsch, 2012). Tại Việt Nam, chưa 

có số liệu thống kê cụ thể, nhưng có lẽ con số này sẽ là 

tương đương hoặc cao hơn nữa. Riêng tại TPHCM, vào 

năm 2000, tỉ lệ MLT là 20,4% đã tăng lên 33,4% vào 

năm 2005 (Trần Sơn Thạch, 2006). Cùng với sự gia tăng 

của tỉ lệ MLT, các hậu quả lâu dài của MLT như: vỡ tử 

cung, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, thai bám ở vết 

mổ cũ và hiếm muộn được quan tâm nhiều hơn. 

Trong vài thập kỉ gần đây, người ta bắt đầu ghi nhận 

các triệu chứng phụ khoa sau MLT như: rong huyết, 

thống kinh, đau vùng chậu mạn tính hay giao hợp đau. 

Trong năm 1999, đã có giả thuyết cho rằng các triệu 

chứng này có liên quan đến quá trình lành sẹo không 

hoàn toàn của sẹo MLT, gọi là hở sẹo MLT cũ (niche) 

(Thurmond, 1999). Định nghĩa ở hở sẹo MLT cũ khác 

nhau ở các nghiên cứu. Từ năm 1966 đến nay, đã có 

nhiều mô tả khác nhau về hở sẹo MLT cũ: đó là chỗ 
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lõm ở vị trí sẹo MLT cũ 1-6mm hay độ dày của phần 

cơ tử cung còn lại 2-2,5mm (Waniorek, 1966; Osser, 

2009; Osser 2010; Vikhareva, 2010; Vikhareva, 2011). 

Một số tác giả cho rằng cần khoảng thời gian tối thiểu 

là 6 tháng cho quá trình lành sẹo. Khoảng thời gian này 

rất quan trọng vì nếu được đánh giá quá sớm, các bất 

thường về sẹo mổ có thể không được phát hiện do sẹo 

mổ vẫn còn bị phù (Poidevin, 1961; Dicle, 1997). Cho 

đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một đồng thuận nào 

về định nghĩa hở sẹo MLT cũ với các kĩ thuật hình ảnh 

học hiện có. Hở sẹo MLT cũ có thể được quan sát thấy 

với siêu âm ngả âm đạo, siêu âm bơm nước vào lòng 

tử cung hay chụp cản quang tử cung và hai vòi trứng 

(Hình 1). 

HỞ SẸO MỔ LẤY THAI CŨ 
VÀ HIẾM MUỘN

Có 3 giả thuyết được đưa ra về nguyên nhân của hở sẹo 

MLT cũ (Vervoort và cs., 2015):

  Giả thuyết 1: MLT thấp ở đoạn dưới tử cung:

Giả thuyết này cho rằng vết mổ thấp, lấn vào mô cổ 

tử cung có chứa tuyến chất nhầy, làm ảnh hưởng quá 

trình lành sẹo sau mổ. Ở những bệnh nhân có hở sẹo 

MLT cũ, trong quá trình nội soi buồng tử cung và siêu 

âm, người ta nhận thấy có những chỗ hở lớn ở đoạn 

dưới tử cung. Những chỗ hở chứa nhiều chất nhầy; 

điều này giải thích cho triệu chứng thường gặp của 

những phụ nữ có hở sẹo MLT lớn là ra dịch nhầy nâu 

kéo dài sau khi hành kinh. Giả thuyết này đồng tình 

với hai nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu: MLT rất thấp ở 

đoạn dưới tử cung hay MLT ở giai đoạn chuyển dạ 

hoạt động là yếu tố nguy cơ của hở sẹo MLT (Zimmer 

và cs., 2004; Osser và cs., 2010). 

  Giả thuyết 2: đóng cơ tử cung không hoàn toàn:

Giả thuyết này nghi ngờ đóng cơ tử cung không hoàn 

toàn do kĩ thuật khâu lớp cơ tử cung không vuông góc 

hay để lại lớp nội mạc tử cung quá nhiều, khiến lớp 

cơ tử cung sâu không được khép lại, dẫn đến hở sẹo 

MLT (Hình 2).

  Giả thuyết 3: dính giữa sẹo MLT và thành bụng sau 

mổ gây co kéo sẹo MLT:

Khi tiến hành mổ nội soi sửa sẹo MLT cũ, người ta 

nhận thấy có sự hình thành của mô sợi dính giữa sẹo 

MLT và thành bụng ở đa số bệnh nhân hở sẹo MLT cũ. 

Mô sợi dính này gây co kéo sẹo MLT cũ về phía thành 

bụng. Lực kéo này ngược lại với hướng lành sẹo của 

sẹo MLT. Lực đối kháng này càng tăng lên do trọng lực 

của thân tử cung khi tử cung ngả sau (Hình 2). Nguyên 

nhân gây ra mô sợi dính này có thể do: thiếu máu mô, 

viêm do nhiễm trùng, tái phân bố mạch máu và kĩ 

thuật mổ cũng có thể là yếu tố góp phần.

Bên cạnh các triệu chứng phụ khoa của hở sẹo MLT 

cũ, hiện tượng này còn có thể ảnh hưởng lên khả năng 

sinh sản của bệnh nhân sau đó. Ứ dịch lòng tử cung 

vào thời điểm rụng trứng hay tích tụ dịch, máu ở cổ tử 

cung do hở sẹo MLT cũ có thể làm giảm khả năng di 

chuyển của tinh trùng và gây khó khăn trong việc làm 

tổ của phôi. Trong một phân tích gộp gần đây được tiến 

hành trên 85.728 phụ nữ cho thấy MLT làm giảm khả 

năng mang thai sau đó khoảng 10% so với sinh ngả âm 

đạo (Gurol-Urganci và cs., 2013). Đa số trong 16 nghiên 

cứu của phân tích gộp này đều cho thấy khả năng sinh 

sản của người phụ nữ bị giảm đi sau MLT. Tuy nhiên, 

không có nghiên cứu nào trong phân tích gộp này đánh 

giá mối liên quan giữa hiếm muộn thứ phát và sự hiện 

diện của hở sẹo MLT cũ. Trong một nghiên cứu hồi cứu 
Hình 1. Hở sẹo MLT cũ và ứ dịch lòng tử cung
trên siêu âm ngả âm đạo (Bij de Vaate, 2011) 
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với cỡ mẫu lớn gồm 1.047.644 phụ nữ được tiến hành 

với cùng một nhóm tác giả nêu trên lại có kết luận rằng 

không có hay có ảnh hưởng rất ít của tiền căn MLT 

với khả năng sinh sản sau đó của người phụ nữ (Gurol-

Urganci và cs., 2014). 

Khảo sát của Hội Nội tiết sinh sản Nhật Bản cho thấy 

mối liên quan giữa hiếm muộn thứ phát và hở sẹo MLT 

cũ ngày càng được nhiều bác sĩ hiếm muộn, sản phụ 

khoa nhìn nhận. Các triệu chứng và dấu hiệu của hiếm 

muộn thứ phát sau MLT có các đặc điểm riêng biệt. Từ 

đó, Hội Nội tiết sinh sản Nhật Bản đã phân độ nặng của 

bệnh dựa trên triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng (Bảng 

1). Mặc dù người ta không ghi nhận sự khác biệt có ý 

nghĩa thông kê, nhưng tỉ lệ có thai có xu hướng giảm 

dần khi bệnh được phân độ càng nặng. 

Điều trị hiếm muộn cho những phụ nữ có hở sẹo MLT 

cũ gặp nhiều khó khăn do phải hủy nhiều chu kì do ứ 

dịch lòng tử cung tái phát. Đối với nhóm bệnh nhân 

hiếm muộn đặc biệt này, điều trị hiếm muộn được chia 

ra làm 3 nhóm. Nhóm A: điều trị hiếm muộn kinh điển 

với kích thích buồng trứng + bơm tinh trùng vào buồng 

tử cung hay thụ tinh trong ống nghiệm. Nhóm B: điều 

trị bảo tồn với hút dịch từ sẹo mổ cũ - lòng tử cung hay 

đặt cellulose oxy hóa vào vị trí hở sẹo mổ cũ. Nhóm C: 

điều trị bằng cách phẫu thuật. Tỉ lệ có thai trong từng 

nhóm A, B, C lần lượt là 33%, 50% và 60%. Tỉ lệ có thai 

ở nhóm C cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm A 

(Tsuji và cs., 2015). Do đó, hiện tại, ngày càng có nhiều 

nghiên cứu về phẫu thuật sửa sẹo mổ cũ ở các bệnh 

nhân này. 

Tóm lại, hở sẹo MLT và hiếm muộn đang là vấn đề 

được quan tâm. Hiện tại, có nhiều cách điều trị hiếm 

muộn đang được áp dụng cho nhóm bệnh nhân này 

nhưng vẫn chưa có một đồng thuận chính thức được 

ban hành.
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Bảng 1. Phân độ hiếm muộn thứ phát ở những bệnh nhân có hở sẹo MLT cũ (Tsuji và cs., 2015)
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